	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TPHCM
	ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KỲ 
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018
Đề thi môn: Tối ưu hóa 

	KHOA KINH TẾ
	Mã môn học: MAOP230706

	BM QTKD
	Đề số: 1    Đề thi có 2 trang      

	
	Thời gian: 70 phút

	
	SV được phép sử dụng tài liệu


Câu 1 (2 điểm)

Tổng lượng hàng sản xuất: 35.000 + 30.000 + 55.000 = 120.000 sp

Tổng lượng hàng yêu cầu: 25.000 + 30.000 + 37.000 + 28.000 = 120.000sp

Vậy sản xuất = yêu cầu

Gọi xij (đơn vị tính 1.000 sản phẩm) là lượng sản phẩm do nhà máy Ai (i=1,3) sản xuất và phân phối đến thị trường Bj (j=1,4 ). Ta có xij ≥0 với mọi i,j.

Ta có:

Lượng hàng sản xuất ra ở nhà máy Ai (i=1,3)

x11 + x12 + x13 + x14 = 35

x21 + x22+ x23 + x24 = 30

x31 + x32+ x33 + x34 = 55

Lượng hàng phân phối ở thị trường Bj (j=1,4)

x11 + x21+ x31  = 25

x12 + x22+ x32  = 30

x13 + x23+ x33  = 37

x14 + x24+ x34  = 28

Bán 1 sản phẩm sản xuất ở nhà máy A1 bán ở thị trường B1 thì lãi: 85-30-20 = 35
Tương tự cho các trường hợp khác ta có tổng lợi nhuận thu được:

f(x) = 35x11 + 42x12 + 44x13 + 52x14 + 41x21 + 41x22 + 53x23 + 53x24 + 25x31 + 38x32+ 44x33 + 44x34
Mô hình bài toán như sau:

f(x) = 35x11 + 42x12 + 44x13 + 52x14 + 41x21 + 41x22 + 53x23 + 53x24 + 25x31 + 38x32+ 44x33 + 44x34( max

x11 + x12 + x13 + x14 = 35

x21 + x22+ x23 + x24 = 30

x31 + x32+ x33 + x34 = 55

x11 + x21+ x31  = 25

x12 + x22+ x32  = 30

x13 + x23+ x33  = 37

x14 + x24+ x34  = 28

xij ≥0 với mọi i,j.

Câu 2 (3 điểm)
a. Viết bài toán đối ngẫu

G(y) = 
 15y1 + 16y2 + 5y3 – 11y4 => MAX 


Các ràng buộc: 

 y1
<= 3


 y2
<= 5


 y1
-4y2
-3y3
+ 4y4
<= -6


 4y1
+ 2y2
+ y3
-2y4
<= 4


 7y1
+ 3y2
-11y3
- y4
<= 1


 5y1
+ y2
- y3
+ 2y4
<= -2

Trong đó:

y1 tuỳ ý, y2 tuỳ ý, y3 <=0, y4 >=0

b. Giải bài toán (P) bằng phương pháp đơn hình:

Đưa bài toán về dạng chuẩn 

 F(x) = 
 3x1 + 5x2 - 6x3 + 4x4 + x5 - 2x6 => MIN 


Các ràng buộc: 

 x1
+ x3
+ 4x4
+ 7x5
+ 5x6
= 15


 x2
-4x3
+ 2x4
+ 3x5
+ x6
= 16


 -3x3
+ x4
-11x5
+ 2x6
+ x7
= 5


 -4x3
+ 2x4
+ x5
-2x6
+ x8
= 11

Trong đó:

x7, x8 là biến phụ 


x1 >=0, x2 >=0, x3 >=0, x4 >=0, x5 >=0, x6 >=0, x7 >=0, x8 >=0

	Ci
	Xi
	Yi
	 X1 
	X2 
	X3 
	X4 
	X5 
	X6 
	X7 
	X8 
	Lamda

	3
	X1 
	15
	1
	0
	1
	4
	7
	5
	0
	0
	15/7 

	5
	X2 
	16
	0
	1
	-4
	2
	3
	1
	0
	0
	16/3 

	0
	X7 
	5
	0
	0
	-3
	1
	-11
	2
	1
	0
	 - 

	0
	X8 
	11
	0
	0
	-4
	2
	1
	-2
	0
	1
	11 

	 
	 F(x)
	125
	0
	0
	-11
	18
	35
	22
	0
	0
	 


 Do còn tồn tại giá trị Delta lớn hơn 0 nên chưa có phương án tối ưu ta cần tìm biến đưa vào  

 Cột có giá lớn nhỏ nhất ứng với x5 vậy biến đưa vào là : x5 

 Hàng có giá trị Lamda nhỏ nhất ứng với cột đó là hàng 1 

	Ci
	Xi
	Yi
	 X1 
	X2 
	X3 
	X4 
	X5 
	X6 
	X7 
	X8 
	Lamda

	1
	X5 
	15/7
	1/7
	0
	1/7
	4/7
	1
	5/7
	0
	0
	 - 

	5
	X2 
	67/7
	-3/7
	1
	-31/7
	2/7
	0
	-8/7
	0
	0
	 - 

	0
	X7 
	200/7
	11/7
	0
	-10/7
	51/7
	0
	69/7
	1
	0
	 - 

	0
	X8 
	62/7
	-1/7
	0
	-29/7
	10/7
	0
	-19/7
	0
	1
	 - 

	 
	 F(x)
	50
	-5
	0
	-16
	-2
	0
	-3
	0
	0
	 


Phương án tối ưu của bài toán là : (0,67/7,0,0,15/7,0,200/7,62/7)

Giá trị hàm mục tiêu đạt được là : F(x) = 50

Suy ra PATƯ của bài toán đối ngẫu:

Ta có :

x2  = 67/7 >0 nên  y2 = 5 (1)
x5  = 15/7 >0 nên   7y1
+ 3y2
-11y3
- y4 = 1 (2)

Thay X* vào  -3x3 + x4 -11x5 + 2x6  = -3x0 + 0 – 11x15/7+2x0 = -165/7 <5 nên y3 = 0 (3)

Thay X* vào  4x3 - 2x4-  x5 + 2x6= 4x0 – 2x0 -15/7 +2x0  = -15/7 >-11 nên y4 = 0 (4)

Từ (1), (2), (3) và (4) ta có (y1 = -2, y2 = 5, y3 = 0, y4 = 0)

Nên PATƯ của bài toán đối ngẫu Y* = (-2,5,0,0) và giá trị tối ưu G(Y*) = 50.
Bài 3 (2,5 điểm)

Bài toán được giải theo phương pháp lợi nhuận lớn nhất 

Ta có tổng lượng thu: 30+35+45+60 = 170 < tổng lượng phát: 45+100+40 = 185 nên thêm 1 trạm thu giả: 15

Vì nhà máy A1 phải phát hết hàng nên ô giả (1,5) là ô cấm.

Ma trận đầu vào : 
	A/B  
	 B1: 30  
	 B2: 35  
	 B3: 45  
	 B4: 60  
	 B5: 15  

	A1: 45  
	 12 
	 6 
	 8 
	 7 
	 -1M 

	A2: 100  
	 10 
	 5 
	 7 
	 6 
	 0 

	A3: 40  
	 5 
	 10 
	 3 
	 7 
	 0 


 Đây là bài toán vận tải có ô cấm

Vì mục tiêu của ta là phân phối sao cho hiệu quả tối đa ( Max ) nên chi phí cho các ô cấm sẽ được gán là -M 

Bước 1 

	S/B  
	 B1: 30  
	 B2: 35  
	 B3: 45  
	 B4: 60  
	 B5: 15  
	  

	A1: 45  
	 0 
	 -4 
	 0 
	 0 
	 -1M -1 
	 u1 = 0 

	A2: 100  
	 -1 
	 -4 
	 0 
	 0 
	 0 
	 u2 = -1 

	A3: 40  
	 -7 
	 0 
	 -5 
	 0 
	 -1 
	 u3 = 0 

	 
	 v1 = 12 
	 v2 = 10 
	 v3 = 8 
	 v4 = 7 
	 v5 = 1 
	  


	x  30 
	 
	x  15 
	 
	 

	 
	 
	x  30 
	x  55 
	x  15 

	 
	x  35 
	 
	x  5 
	 


Do Delta >=0 với mọi ij nên PA đang xét là PATƯ
Phương án tối ưu của bài toán là : 
	30  
	0 
	15  
	0 
	0 

	0 
	0 
	30  
	55  
	15  

	0 
	35  
	0 
	5  
	0 


Lợi nhuận tối ưu là :  F(x) = 1405
Bài 4 (2,5 điểm)
a. Phân công thời gian sản xuất của các máy:
Ma trận năng suất: 

	M/C  
	 C1: 1  
	 C2: 2  
	 C3: 1  
	 C4: 3  

	M1: 1  
	 120 
	 150 
	 100 
	 200 

	M2: 1  
	 200 
	 105 
	 150 
	 180 

	M3: 1  
	 150 
	 130 
	 125 
	 150 


Giải bài toán bằng thuật toán nhân tử:
Bước 1
Hệ thống nhân tử và ô chọn : 

	M/C  
	 C1: 1  
	 C2: 2  
	 C3: 1  
	 C4: 3  
	 U i  

	M1: 1  
	 120 
	 150*  
	 100 
	 200*  
	 200  

	M2: 1  
	 200*  
	 105 
	 150 
	 180 
	 2.080/9  

	M3: 1  
	 150*  
	 130*  
	 125*  
	 150 
	 520/3  

	Vj  
	 52/45  
	 4/3  
	 104/75  
	 1  
	  


Giá trị Z = 136.000/1.097 (123,97)
Lập hệ phương trình:

 x12 + x14 =1

x21 = 1

x31 + x32+ x33 = 1

200x21 + 150x31 = 136000/1097
150x12 + 130x32  = 136000/1097
125x33 = 136000/1097
200x14 = 136000/1097

xij ≥0 với mọi i,j.
Ta có kết quả:

x12 = 417/1097
x14 = 680/1097
x22 = 1

x31 = -556/1097
x32= 565/1097
x33 = 1088/1097
Ma trận phương án :  

	0 
	 417/1097 
	 0 
	 680/1097 

	1 
	 0 
	 0 
	 0 

	-556/1097 
	 565/1097 
	 1088/1097 
	 0 


 Phương án tìm được chưa phải là tối ưu vì còn tồn tại giá trị x < 0 là :  X31 = -556/1097

Vì vậy ta cần điều chỉnh hệ thống nhân tử và ô chọn  

Hệ số Lamda = 10/9 

Ô đưa ra là : (3 ,1) 

Ô đưa vào là : (2 ,3) 

Bước 2
Hệ thống nhân tử và ô chọn : 

	M/C  
	 C1: 1  
	 C2: 2  
	 C3: 1  
	 C4: 3  
	 U i  

	M1: 1  
	 120 
	 150*  
	 100 
	 200*  
	 2000/9  

	M2: 1  
	 200*  
	 105 
	 150*  
	 180 
	 2080/9  

	M3: 1  
	 150 
	 130*  
	 125*  
	 150 
	 5200/27  


	Vj  
	 52/45  
	 40/27  
	 208/135  
	 10/9  
	  


Giá trị Z = 43600/357 (122.13)
Ma trận phương án :  

	0 
	 139/357 
	 0 
	 218/357 

	218/357 
	 0 
	 139/357 
	 0 

	0 
	 25/51 
	 26/51 
	 0 


Do xij ≥0 với mọi i,j nên giả phương án chính là phương án tối ưu của bài toán SXĐB.

Phương án tối ưu của bài toán SXĐB.
	             C.Tiết

Máy
	C1
	C2
	C3
	C4

	Máy M1
	0 
	 0.39 
	 0 
	 0.61 

	Máy M2
	0.61 
	 0 
	 0.39 
	 0 

	Máy M3
	0 
	 0.49 
	 0.51 
	 0 


Tổng sản phẩm A sản xuất được trong ngày là: 122,13 sản phẩm

Để một ngày tạo ra được nhiều sản phẩm A, ta cần phân công thời gian sản xuất của các máy như sau:

Máy M1 dùng 0,39 ngày để sản xuất chi tiết C2 và 0,61 ngày để sản xuất chi tiết C4.

Máy M2 dùng 0,61 ngày để sản xuất chi tiết C1 và 0,39 ngày để sản xuất chi tiết C3.

Máy M3 dùng 0,49 ngày để sản xuất chi tiết C2 và 0,51 ngày để sản xuất chi tiết C3.

b. Công ty có nên ký hợp đồng hay không?

Thời gian để công ty sản xuất 5.000 sản phẩm A là 5.000/122,13 = 40,93 ngày

Mà công ty sao Sao Sáng yêu cầu giao hàng là ngày 25.2.2018 (từ 5/1/2018 đến 25/2/2018 là 51 ngày) nên công ty nên ký hợp đồng.

DẠNG SỐ
Ma trận năng suất: 

	M/C  
	 C1: 1  
	 C2: 2  
	 C3: 1  
	 C4: 3  

	M1: 1  
	 120 
	 150 
	 100 
	 200 

	M2: 1  
	 200 
	 105 
	 150 
	 180 

	M3: 1  
	 150 
	 130 
	 125 
	 150 


Bước 1
Hệ thống nhân tử và ô chọn : 

	M/C  
	 C1: 1  
	 C2: 2  
	 C3: 1  
	 C4: 3  
	 U i  

	M1: 1  
	 120 
	 150*  
	 100 
	 200*  
	 200  

	M2: 1  
	 200*  
	 105 
	 150 
	 180 
	 231.11  

	M3: 1  
	 150*  
	 130*  
	 125*  
	 150 
	 173.33  

	Vj  
	 1.16  
	 1.33  
	 1.39  
	 1  
	  


Giá trị Z = 123.97 

Ma trận phương án :  

	0 
	 0.38 
	 0 
	 0.62 

	1 
	 0 
	 0 
	 0 

	-0.51 
	 0.52 
	 0.99 
	 0 


Phương án tìm được chưa phải là tối ưu vì còn tồn tại giá trị x < 0 là :  X31 = -0.51

Vì vậy ta cần điều chỉnh hệ thống nhân tử và ô chọn  

Hệ số Lamda = 1.11 

Ô đưa ra là : (3 ,1) 

Ô đưa vào là : (2 ,3) 

Bước 2
Hệ thống nhân tử và ô chọn : 

	M/C  
	 C1: 1  
	 C2: 2  
	 C3: 1  
	 C4: 3  
	 U i  

	M1: 1  
	 120 
	 150*  
	 100 
	 200*  
	 222.22  

	M2: 1  
	 200*  
	 105 
	 150*  
	 180 
	 231.11  

	M3: 1  
	 150 
	 130*  
	 125*  
	 150 
	 192.59  

	Vj  
	 1.16  
	 1.48  
	 1.54  
	 1.11  
	  


Giá trị Z = 122.13 

Ma trận phương án :  

	0 
	 0.39 
	 0 
	 0.61 

	0.61 
	 0 
	 0.39 
	 0 

	0 
	 0.49 
	 0.51 
	 0 


Do xij ≥0 với mọi i,j nên giả phương án chính là phương án tối ưu của bài toán SXĐB.
Phương án tối ưu của bài toán là : 
	M/C  
	 C1: 1  
	 C2: 2  
	 C3: 1  
	 C4: 3  

	M1: 1  
	 0 
	 0.39 
	 0 
	 0.61 

	M2: 1  
	 0.61 
	 0 
	 0.39 
	 0 

	M3: 1  
	 0 
	 0.49 
	 0.51 
	 0 
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TPHCM
	ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KỲ 
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Đề thi môn: Tối ưu hóa 
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	Đề số: 2    Đề thi có 2 trang      

	
	Thời gian: 70 phút

	
	SV được phép sử dụng tài liệu


Câu 1 (3 điểm)

a. Viết bài toán đối ngẫu

G(y) = 
 15y1 + 16y2 + 5y3 – 11y4 => MIN


Các ràng buộc: 

 y1
>= 3


 y2
>= 5


 y1
-4y2
-3y3
+ 4y4
>= -6


 4y1
+ 2y2
+ y3
-2y4
>= 4


 7y1
+ 3y2
-11y3
- y4
>= 1


 5y1
+ y2
- y3
+ 2y4
>= -2

Trong đó:

y1 tuỳ ý, y2 tuỳ ý, y3 >=0, y4 <=0

b. Giải bài toán (P) bằng phương pháp đơn hình:

Đưa bài toán về dạng chuẩn 
 F(x) = 
 3x1 + 5x2 - 6x3 + 4x4 + x5 - 2x6 => MAX


Caùcraøngbuoäc: 

x1
+ x3
+ 4x4
+ 7x5
+ 5x6
= 15


x2
-4x3
+ 2x4
+ 3x5
+ x6
= 16


 -3x3
+ x4
-11x5
- x6
+ x7
= 5


 -4x3
+ 2x4
+ x5
-2x6
+ x8
= 11

Trongñoù:

x7, x8laøbieánphuï


x1>=0, x2>=0, x3>=0, x4>=0, x5>=0, x6>=0, x7>=0, x8>=0

	Ci
	Xi
	Yi
	X1
	X2
	X3
	X4
	X5
	X6
	X7
	X8
	Lamda

	3
	X1
	15
	1
	0
	1
	4
	7
	5
	0
	0
	15

	5
	X2
	16
	0
	1
	-4
	2
	3
	1
	0
	0
	 - 

	0
	X7
	5
	0
	0
	-3
	1
	-11
	-1
	1
	0
	 - 

	0
	X8
	11
	0
	0
	-4
	2
	1
	-2
	0
	1
	 - 

	
	 F(x)
	125
	0
	0
	-11
	18
	35
	22
	0
	0
	


 Do coøntoàntaïigiaùtrò Delta nhoûhôn 0 neânchöacoùphöôngaùntoáiöu ta caàntìmbieánñöavaøo

Coätcoùgiaùtrònhoûnhaátöùngvôùi x3vaäybieánñöavaøolaø : x3
HaøngcoùgiaùtròLamdanhoûnhaátöùngvôùicoätñoùlaøhaøng 1 

	Ci
	Xi
	Yi
	X1
	X2
	X3
	X4
	X5
	X6
	X7
	X8
	Lamda

	-6
	X3
	15
	1
	0
	1
	4
	7
	5
	0
	0
	 - 

	5
	X2
	76
	4
	1
	0
	18
	31
	21
	0
	0
	 - 

	0
	X7
	50
	3
	0
	0
	13
	10
	17
	1
	0
	 - 

	0
	X8
	71
	4
	0
	0
	18
	29
	18
	0
	1
	 - 

	
	 F(x)
	290
	11
	0
	0
	62
	112
	77
	0
	0
	


Phöôngaùntoáiöucuûabaøitoaùnlaø : (0,76,15,0,0,0,50,71)

Giaùtròhaømmuïctieâuñaïtñöôïclaø : F(x) = 290

Suy ra PATƯ của bài toán đối ngẫu:

Ta có :

x2  = 76 >0 nên  y2 = 5 (1)
x3  = 15 >0 nên  y1
-4y2
-3y3
+ 4y4
= -6 (2)

x5  = 15/7 >0 nên   7y1
+ 3y2
-11y3
- y4 = 1 (2)

Thay X* vào  -3x3 + x4 -11x5 + 2x6  = -3x15 + 0 – 11x0+2x0 = -45 <5 nên y3 = 0 (3)

Thay X* vào  4x3 - 2x4-  x5 + 2x6= 4x15 – 2x0 -0 +2x0  = 60 >-11 nên y4 = 0 (4)

Từ (1), (2), (3) và (4) ta có (y1 = 14, y2 = 5, y3 = 0, y4 = 0)

Nên PATƯ của bài toán đối ngẫu Y* = (14,5,0,0) và giá trị tối ưu G(Y*) = 290.
Câu 2 (2 điểm)

Tổng lượng hàng sản xuất: 35.000 + 30.000 + 55.000 = 120.000 sp

Tổng lượng hàng yêu cầu: 25.000 + 30.000 + 37.000 + 28.000 = 120.000sp

Vậy sản xuất = yêu cầu

Gọi xij (đơn vị tính 1.000 sản phẩm) là lượng sản phẩm do nhà máy Ai (i=1,3) sản xuất và phân phối đến thị trường Bj (j=1,4 ). Ta có xij ≥0 với mọi i,j.

Ta có:

Lượng hàng sản xuất ra ở nhà máy Ai (i=1,3)

x11 + x12 + x13 + x14 = 35

x21 + x22+ x23 + x24 = 30

x31 + x32+ x33 + x34 = 55

Lượng hàng phân phối ở thị trường Bj (j=1,4)

x11 + x21+ x31  = 25

x12 + x22+ x32  = 30

x13 + x23+ x33  = 37

x14 + x24+ x34  = 28

Bán 1 sản phẩm sản xuất ở nhà máy A1 bán ở thị trường B1 thì lãi: 85-30-20 = 35

Tương tự cho các trường hợp khác ta có tổng lợi nhuận thu được:

f(x) = 35x11 + 42x12 + 44x13 + 52x14 + 41x21 + 41x22 + 53x23 + 53x24 + 25x31 + 38x32+ 44x33 + 44x34
Mô hình bài toán như sau:

f(x) = 35x11 + 42x12 + 44x13 + 52x14 + 41x21 + 41x22 + 53x23 + 53x24 + 25x31 + 38x32+ 44x33 + 44x34( max

x11 + x12 + x13 + x14 = 35

x21 + x22+ x23 + x24 = 30

x31 + x32+ x33 + x34 = 55

x11 + x21+ x31  = 25

x12 + x22+ x32  = 30

x13 + x23+ x33  = 37

x14 + x24+ x34  = 28

xij ≥0 với mọi i,j.

Bài 3 (2,5 điểm)

Bài toán được giải theo phương pháp cước phí nhỏ nhất: 

Ta có tổng lượng thu: 30+35+45+60 = 170 < tổng lượng phát: 45+100+40 = 185 nên thêm 1 trạm thu giả: 15

Vì nhà máy A1 phải phát hết hàng nên ô giả (1,5) là ô cấm.

Ma trận đầu vào : 
	A/B  
	 B1: 30  
	 B2: 35  
	 B3: 45  
	 B4: 60  
	 B5: 15  

	A1: 45  
	 12 
	 6 
	 8 
	 7 
	 -1M 

	A2: 100  
	 10 
	 5 
	 7 
	 6 
	 0 

	A3: 40  
	 5 
	 10 
	 3 
	 7 
	 0 


 Đây là bài toán vận tải có ô cấm

Vì mục tiêu của ta là phân phối sao cho hiệu quả tối đa ( Max ) nên chi phí cho các ô cấm sẽ được gán là -M 

Bước 1 

	S/B  
	 B1: 30  
	 B2: 35  
	 B3: 45  
	 B4: 60  
	 B5: 15  
	  

	A1: 45  
	 0 
	 0 
	 0 
	 0 
	 1M -1 
	 r1 = 0 

	A2: 100  
	 -1 
	 0 
	 0 
	 0 
	 0 
	 r2 = -1 

	A3: 40  
	 -2 
	 9 
	 0 
	 5 
	 4 
	 r3 = -5 

	 
	 s1 = 12 
	 s2 = 6 
	 s3 = 8 
	 s4 = 7 
	 s5 = 1 
	  


	x  30 *    -
	 
	 +     x  5 *   
	x  10 
	 

	 
	x  35 
	 
	x  50 
	x  15 

	 *              +
	 
	  -    x  40 *   
	 
	 


Bước 2 

	S/R  
	 B1: 30  
	 B2: 35  
	 B3: 45  
	 B4: 60  
	 B5: 15  
	  

	A1: 45  
	 2 
	 0 
	 0 
	 0 
	 1M -1 
	 r1 = 0 

	A2: 100  
	 1 
	 0 
	 0 
	 0 
	 0 
	 r2 = 0 

	A3: 40  
	 0 
	 9 
	 0 
	 5 
	 4 
	 r3 = 0 

	 
	 s1 = -2 
	 s2 = 0 
	 s3 = 0 
	 s4 = 0 
	 s5 = 0 
	  


	 
	 
	x  35 
	x  10 
	 

	 
	x  35 
	 
	x  50 
	x  15 

	x  30 
	 
	x  10 
	 
	 


Do Delta >=0 với mọi ij nên PA đang xét là PATƯ

Phương án tối ưu của bài toán là : 
	0 
	0 
	35  
	10  
	0 

	0 
	35  
	0 
	50  
	15  

	30  
	0 
	10  
	0 
	0 


Chi phí tối ưu là :  F(x) = 1005
Bài 4 (2,5 điểm)

a. Phân công thời gian sản xuất của các máy:

Ma trận năng suất: 

	M/C  
	 C1: 1  
	 C2: 2  
	 C3: 1  
	 C4: 3  

	M1: 1  
	 120 
	 150 
	 100 
	 200 

	M2: 1  
	 200 
	 105 
	 150 
	 180 

	M3: 1  
	 150 
	 130 
	 125 
	 150 


Giải bài toán bằng thuật toán nhân tử:

Bước 1
Hệ thống nhân tử và ô chọn : 

	M/C  
	 C1: 1  
	 C2: 2  
	 C3: 1  
	 C4: 3  
	 U i  

	M1: 1  
	 120 
	 150*  
	 100 
	 200*  
	 200  

	M2: 1  
	 200*  
	 105 
	 150 
	 180 
	 2.080/9  

	M3: 1  
	 150*  
	 130*  
	 125*  
	 150 
	 520/3  

	Vj  
	 52/45  
	 4/3  
	 104/75  
	 1  
	  


Giá trị Z = 136.000/1.097 (123,97)

Lập hệ phương trình:

 x12 + x14 =1

x21 = 1

x31 + x32+ x33 = 1

200x21 + 150x31 = 136000/1097
150x12 + 130x32  = 136000/1097
125x33 = 136000/1097

200x14 = 136000/1097

xij ≥0 với mọi i,j.
Ta có kết quả:

x12 = 417/1097
x14 = 680/1097
x22 = 1

x31 = -556/1097
x32= 565/1097
x33 = 1088/1097
Ma trận phương án :  

	0 
	 417/1097 
	 0 
	 680/1097 

	1 
	 0 
	 0 
	 0 

	-556/1097 
	 565/1097 
	 1088/1097 
	 0 


 Phương án tìm được chưa phải là tối ưu vì còn tồn tại giá trị x < 0 là :  X31 = -556/1097

Vì vậy ta cần điều chỉnh hệ thống nhân tử và ô chọn  

Hệ số Lamda = 10/9 

Ô đưa ra là : (3 ,1) 

Ô đưa vào là : (2 ,3) 

Bước 2
Hệ thống nhân tử và ô chọn : 

	M/C  
	 C1: 1  
	 C2: 2  
	 C3: 1  
	 C4: 3  
	 U i  

	M1: 1  
	 120 
	 150*  
	 100 
	 200*  
	 2000/9  

	M2: 1  
	 200*  
	 105 
	 150*  
	 180 
	 2080/9  

	M3: 1  
	 150 
	 130*  
	 125*  
	 150 
	 5200/27  

	Vj  
	 52/45  
	 40/27  
	 208/135  
	 10/9  
	  


Giá trị Z = 43600/357 (122.13)

Ma trận phương án :  

	0 
	 139/357 
	 0 
	 218/357 

	218/357 
	 0 
	 139/357 
	 0 

	0 
	 25/51 
	 26/51 
	 0 


Do xij ≥0 với mọi i,j nên giả phương án chính là phương án tối ưu của bài toán SXĐB.

Phương án tối ưu của bài toán SXĐB.
	             C.Tiết

Máy
	C1
	C2
	C3
	C4

	Máy M1
	0 
	 0.39 
	 0 
	 0.61 

	Máy M2
	0.61 
	 0 
	 0.39 
	 0 

	Máy M3
	0 
	 0.49 
	 0.51 
	 0 


Tổng sản phẩm A sản xuất được trong ngày là: 122,13 sản phẩm

Để một ngày tạo ra được nhiều sản phẩm A, ta cần phân công thời gian sản xuất của các máy như sau:

Máy M1 dùng 0,39 ngày để sản xuất chi tiết C2 và 0,61 ngày để sản xuất chi tiết C4.

Máy M2 dùng 0,61 ngày để sản xuất chi tiết C1 và 0,39 ngày để sản xuất chi tiết C3.

Máy M3 dùng 0,49 ngày để sản xuất chi tiết C2 và 0,51 ngày để sản xuất chi tiết C3.

c. Công ty có nên ký hợp đồng hay không?

Thời gian để công ty sản xuất 5.000 sản phẩm A là 5.000/122,13 = 40,93 ngày

Mà công ty sao Sao Sáng yêu cầu giao hàng là ngày 25.2.2018 (từ 5/1/2018 đến 25/2/2018 là 51 ngày) nên công ty nên ký hợp đồng.

DẠNG SỐ

Ma trận năng suất: 

	M/C  
	 C1: 1  
	 C2: 2  
	 C3: 1  
	 C4: 3  

	M1: 1  
	 120 
	 150 
	 100 
	 200 

	M2: 1  
	 200 
	 105 
	 150 
	 180 

	M3: 1  
	 150 
	 130 
	 125 
	 150 


Bước 1
Hệ thống nhân tử và ô chọn : 

	M/C  
	 C1: 1  
	 C2: 2  
	 C3: 1  
	 C4: 3  
	 U i  

	M1: 1  
	 120 
	 150*  
	 100 
	 200*  
	 200  

	M2: 1  
	 200*  
	 105 
	 150 
	 180 
	 231.11  

	M3: 1  
	 150*  
	 130*  
	 125*  
	 150 
	 173.33  

	Vj  
	 1.16  
	 1.33  
	 1.39  
	 1  
	  


Giá trị Z = 123.97 

Ma trận phương án :  

	0 
	 0.38 
	 0 
	 0.62 

	1 
	 0 
	 0 
	 0 

	-0.51 
	 0.52 
	 0.99 
	 0 


Phương án tìm được chưa phải là tối ưu vì còn tồn tại giá trị x < 0 là :  X31 = -0.51

Vì vậy ta cần điều chỉnh hệ thống nhân tử và ô chọn  

Hệ số Lamda = 1.11 

Ô đưa ra là : (3 ,1) 

Ô đưa vào là : (2 ,3) 

Bước 2
Hệ thống nhân tử và ô chọn : 

	M/C  
	 C1: 1  
	 C2: 2  
	 C3: 1  
	 C4: 3  
	 U i  

	M1: 1  
	 120 
	 150*  
	 100 
	 200*  
	 222.22  

	M2: 1  
	 200*  
	 105 
	 150*  
	 180 
	 231.11  

	M3: 1  
	 150 
	 130*  
	 125*  
	 150 
	 192.59  

	Vj  
	 1.16  
	 1.48  
	 1.54  
	 1.11  
	  


Giá trị Z = 122.13 

Ma trận phương án :  

	0 
	 0.39 
	 0 
	 0.61 

	0.61 
	 0 
	 0.39 
	 0 

	0 
	 0.49 
	 0.51 
	 0 


Do xij ≥0 với mọi i,j nên giả phương án chính là phương án tối ưu của bài toán SXĐB.

Phương án tối ưu của bài toán là : 
	M/C  
	 C1: 1  
	 C2: 2  
	 C3: 1  
	 C4: 3  

	M1: 1  
	 0 
	 0.39 
	 0 
	 0.61 

	M2: 1  
	 0.61 
	 0 
	 0.39 
	 0 

	M3: 1  
	 0 
	 0.49 
	 0.51 
	 0 
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